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4 Nhập khẩu hàng hóa (M) đánh giá theo giá FOB, vì vậy cần phải cộng thêm phí vận tải và bảo hiểm từ 

cửa khẩu hải quan của nước xuất khẩu tới cưả khẩu hải quan của nước nhập khẩu để nhận được hàng nhập 

khẩu theo giá cơ bản (giá CIF). Trong bảng nguồn phép cộng này có ký hiệu là đc(a) và nhận giá trị là 10. 

5 Trong cuốn: “Handbook of Input-Output table Compilation and Analysis” Series F No 74.  của thống 

kê Liên hợp quốc có hướng dẫn cách tính thuế đánh vào sản phẩm theo giá so sánh như sau: nhân tổng 

nguồn theo giá cơ bản với tỷ lệ thuế của năm gốc theo từng loại sản phẩm và tách riêng sản phẩm sản xuất 

trong nước với sản phẩm nhập khẩu”. Cách làm này có một nhược điểm là dùng tỷ lệ thuế của năm gốc 

trong khi đó tỷ lệ thuế theo từng loại sản phẩm của năm cần tính có thể khác với tỷ lệ của năm gốc. 

6 Mục 11.41 trong chương 11 của cuốn: “Handbook of Input-Output table Compilation and Analysis” 

Series F No 74. 

Tài liệu tham khảo: 

System of National Accounts 1993, chapter 6 chapter 7 and chapter 15; 

Handbook of Input-Output Table compilation and Analysis Series F No 74, chapter II and XI. 

Một số vấn đề về dự báo thống kê 

                                                                   TS. Nguyễn Trần Quế 

Dự báo là công đoạn cuối cùng của 

công tác thống kê, nhằm cảnh báo sự "an - 

nguy - hỷ" của tình hình kinh tế xảy ra trong 

tương lai và kết quả dự báo sẽ giúp cho các 

cơ quan quản lý hoạch định chính sách, 

chiến lược phát triển phù hợp. 

I. Dự báo và dự báo học 

Thuật ngữ dự báo bắt nguồn từ chữ Hy 

lạp là Prognosis - sự tiên đoán, sự thấy 

trước, được định nghĩa theo nhiều cách khác 

nhau tuỳ thuộc phương pháp tiếp cận của 

từng tác giả. Trên phương diện toán học, dự 

đoán là sự đánh giá xác suất các khả năng 

xảy ra trong tương lai của các đối tượng 

được nghiên cứu. Định nghĩa này rất khái 

quát, chặt chẽ và đẹp về mặt lý thuyết 

nhưng ít có ý nghĩa thực tế, vì rằng mỗi hiện 

tượng có quá nhiều khả năng phát triển và 

ta khó có thể đánh giá xác suất hết tất cả 

các khả năng đó để rồi chọn lựa cái có xác 

xuất lớn nhất. 

Không dùng đến khái niệm xác suất, 

định nghĩa dễ chấp nhận và có ý nghĩa 

tương tự là: dự báo là sự mô tả các khuynh 

hướng có khả năng xảy ra nhiều nhất trên 

cơ sở các thông tin đã có. 

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, 

như thế nào là "có khả năng xảy ra nhiều 

nhất?" điều này khá chung chung, và được 

thực hiện một cách khác nhau. Trong 

phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến 

nào được nhiều người phát biểu nhất hoặc 

đồng tình nhất là "có khả năng xảy ra nhiều 

nhất". Trong phương pháp dự đoán theo mô 

hình toán, đó là sự phù hợp giữa mô hình với 

số liệu thực tế được đo bằng các chỉ tiêu 

như sai số trung bình nhỏ nhất, độ tin cậy 

lớn nhất, phương sai nhỏ nhất,… 
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Dự báo có điều kiện được thực hiện 

theo công thức "nếu….thì", chẳng hạn đến 

năm 2010 nước ta có diện tích gieo trồng lúa 

10 triệu ha và năng suất bình quân 4 tấn ha 

thì sản lượng thóc khi đó là 40 triệu tấn. 

Trong nghiên cứu chiến lược, khi xử lý các 

dự báo, nội dung của mệnh đề "nếu" gợi ý 

cho ta các biện pháp cần xem xét, mệnh đề 

"thì" giúp ta xác định mục tiêu chiến lược. ý 

nghĩa của dự báo đối với công tác hoạch 

định chính sách là ở chỗ đó. 

Sơ đồ logic chung của việc đưa ra một 

sự "suy lý" dự báo có thể viết như sau: 

(A x B x C)  D 

Trong đó A: tập hợp các dữ liệu về quá 

khứ, hiện tại và môi trường phát triển của đối 

tượng lập dự báo. 

B - tập hợp các giả thuyết khoa học và 

các tư tưởng cụ thể đối với những khả năng 

phát triển trong tương lai của đối tượng và 

những mối liên hệ đa dạng của nó. 

C - tập hợp các giả thuyết liên hệ đến 

quá trình phát triển trong thời kỳ dự báo của 

đối tượng được nghiên cứu. 

D - Những kết luận có tính chất dự báo. 

Môn khoa học chuyên nghiên cứu các 

nguyên tắc về logic, phương pháp luận và 

phương pháp dự báo được gọi là dự báo 

học. Một định nghĩa khác rất cô đọng là: dự 

báo học là môn khoa học chuyên nghiên 

cứu các quy luật khảo sát các tình huống 

xác suất của tương lai. Tuy vậy, dự báo 

không chỉ nghiên cứu và hoàn thiện các 

phương pháp luận riêng của quá trình lập dự 

báo với tính cách là quá trình nhận thức thực 

tế khách quan mà còn đề xuất các kiến nghị 

về việc xây dựng quá trình lập dự báo, đề ra 

các biện pháp tổ chức cần thiết để quá trình 

đó có hiệu quả nhất. Bởi thế, có thể đi đến 

một định nghĩa đầy đủ và khái quát nhất: dự 

báo học là một khoa học nghiên cứu các 

nguyên tắc khảo sát các tình huống xác 

suất của tương lai. 

Sau đây, ta điểm qua một số nét về 

lịch sử phát triển của dự báo. 

Từ thời cổ xưa, các hình thức dự báo sơ 

khai nhất đều dựa trên các loại hình tiên 

đoán mang tính chất thần bí và có màu sắc 

tôn giáo. Các loại hình này lúc đầu được 

trình bày dưới hình thức các câu tiên tri, câu 

sấm, lời bói toán. Chẳng hạn, tiên đoán của 

Feles về nhật thực vào năm 585 trước công 

nguyên. Trong suốt các thế kỷ trước, dự 

đoán phổ biến nhất thuộc về lĩnh vực các 

biến cố trong đời sống con người như sinh, 

bệnh, thọ, hôn nhân, làm giàu,… Tính chất 

phi lý, duy tâm, tôn giáo ngự trị ở lĩnh vực 

này đã hạn chế sự phát triển và vận dụng 

một cách có cơ sở khoa học vào sản xuất và 

đời sống xã hội. 

Chỉ đến các thế kỷ gần đây, khi khoa 

học bắt đầu phát triển mạnh mẽ thì những 

loại hình dự báo đầu tiên có tính khoa học 

mới xuất hiện. Trong khoa học tự nhiên, cơ 

sở của các dự đoán là các lý thuyết khoa 

học, các định luật về tự nhiên được khám 

phá ngày càng nhiều. Từ những quy luật, 

các định luật đã được khám phá, tuân theo 

những quy tắc được xác lập nào đó người ta 

đưa ra được các thông tin về tính chất, đặc 

điểm quan hệ của các hiện tượng cụ thể. Thí 

dụ, trên cơ sở định luật tuần hoàn của 

Menđêlêép người ta mô tả được tính chất 

đặc điểm của các nguyên tố còn chưa biết, 

tức các ô còn trống trong bảng tuần hoàn 

Menđêlêép. Dựa theo những định luật trong 
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thiên văn học, người ta tính được khoảng 

cuối năm 1985 đầu 1986 sao chổi Halây 

xuất hiện gần trái đất nhất, mắt thường có 

thể trông thấy được. Trong trường hợp này 

các hiện tượng đều được tiên đoán với mức 

độ chính xác cao và được xác định chặt chẽ 

trong phạm vi thời gian hay không gian cụ 

thể. Những dự đoán này được thực hiện 

theo các công thức có tính chất tiền định 

thường có trong thiên văn học, hoá học, cơ 

học, vật lý cổ điển,… Để dự đoán các hiện 

tượng thuộc hệ thống phức tạp hơn và chịu 

tác động của vô số các yếu tố như lĩnh vực 

sản xuất và đời sống xã hội người ta phải sử 

dụng các phương pháp dự đoán mang tính 

chất thống kê xác suất,… khá phức tạp. 

II. Các đặc điểm của dự báo 

1. Dài hạn và trung hạn 

Độ dài của thời gian dự báo phải phù 

hợp với độ dài của thời kỳ được hoạch định 

chiến lược hiện nay được xét cho tới năm 

2010 và 2020 thì đó cũng là mốc thời gian 

cho các dự báo phục vụ nghiên cứu chiến 

lược. Sự phù hợp về thời gian như vậy tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc xác định các 

mục tiêu định lượng của chiến lược kinh tế 

xã hội. Trong khoảng thời gian kéo dài 

(thường là 10 đến 25 năm) dự báo còn phải 

tính được các mức của các năm đáng chú ý 

trong kỳ, thường cách nhau 5 năm để phù 

hợp với các kỳ đại hội Đảng và kỳ kế hoạch 

năm năm cụ thể, các năm thường được tính 

trong dự báo là 2005; 2010; 2015, 2020,… 

2. Vĩ mô (Macro) 

Thường ở cấp nền kinh tế quốc dân 

toàn quốc, ngành lớn và các vùng lớn. Một 

đặc điểm của công tác hoạch định chiến 

lược kinh tế xã hội là đi từ tổng thể đến bộ 

phận, từ trên xuống dưới, từ chung đến 

riêng. Vì vậy, những thông tin dự đoán quan 

trọng nhất và trước nhất phải là các dự đoán 

toàn cục, ở cấp toàn quốc. Phải có chiến 

lược quốc gia rồi mới xây dựng chiến lược 

ngành và vùng. Đó là yêu cầu của tính hệ 

thống, đồng bộ và tối ưu trong nghiên cứu 

chiến lược. Trong lý thuyết tối ưu hoá, chúng 

ta đã biết rằng, tổng hợp tối ưu của các bộ 

phận chưa chắc đã là tối ưu của tổng thể. 

Các chiến lược tối ưu cho các ngành và 

vùng không hợp thành chiến lược của quốc 

gia. Như vậy, điều cốt yếu trong nghiên cứu 

chiến lược là xác định chiến lược quốc gia 

và dự báo phải phục vụ trước hết cho khâu 

khó khăn và phức tạp nhất đó. 

3. Toàn diện 

Đặc điểm này thể hiện ở chỗ các dự 

báo phục vụ nghiên cứu chiến lược bao gồm 

rất nhiều lĩnh vực, phông dự đoán ở đây rất 

rộng. Trong đó những lĩnh vực quan trọng 

nhất là: nhu cầu dân cư, mức sống nhân 

dân, tài nguyên thiên nhiên và khả năng 

khai thác tài nguyên; tiến bộ khoa học kỹ 

thuật; dân số và lao động; kinh tế và quan 

hệ đối ngoại. Mỗi một lĩnh vực đó lại bao 

gồm một hệ thống rất nhiều chỉ tiêu. Vì vậy, 

các nhà kinh tế và thống kê phải đưa ra 

được các chỉ tiêu tổng hợp đặc trưng phản 

ánh cho mỗi lĩnh vực. Sự cô đặc thông tin 

như vậy giúp cho các nhà lãnh đạo và các 

cán bộ hoạch định chiến lược hình dung 

tương lai một cách khái quát, rõ ràng mà 

không cần nhiều "giấy mực". Song xác định 

được "bộ khung" của các hệ thống chỉ tiêu 

đó không phải là việc đơn giản. Chẳng hạn, 

lĩnh vực mức sống có thể chia ra nhiều 

mảng: ăn mặc, ở, đi lại, học hành, làm việc, 

nghỉ ngơi, sức khoẻ,… Về ăn, có thể đo 
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bằng calo năng lượng mỗi ngày người, Việt 

Nam ta hiện này khoảng 2300 - 3000 calo 

ngày người. Nhưng vấn đề quan trọng là ở 

chỗ số lượng calo đó là từ gạo ngô sắn hay 

từ thịt, cá mà ra, tức là chất lượng của bữa 

ăn thì phản ánh bằng chỉ tiêu gì. Vấn đề xây 

dựng các chỉ tiêu đặc trưng phản ánh một 

cách chung nhất, tổng hợp, khái quát nhằm 

thâu tóm cô đọng nhiều lượng thông tin 

trong đó là một nhiệm vụ quan trọng. Trong 

lĩnh vực thống kê tài nguyên và của cải quốc 

gia cũng vậy, ta chưa có một chỉ tiêu tổng 

hợp nào. Trong đó tài nguyên biển - một 

tiềm năng lớn sát sườn của ta, hiện nay có 

nhiều cách nhìn nhận và đánh giá khác 

nhau, dẫn đến các dự đoán riêng lẻ và 

phiến diện, chưa làm cơ sở cho việc xây 

dựng các mục tiêu và biện pháp chiến lược. 

Như vậy, hệ thống các dự đoán phục vụ 

nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội phải 

rộng về phạm vi, nhưng cô đọng tổng hợp về 

chiều sâu của sự phản ánh. Làm thế nào chỉ 

trong một chục chỉ tiêu phản ánh được một 

cách khái quát và rõ nét bức tranh chung của 

nền kinh tế xã hội nước ta trong tương lai. 

4. Nhiều phương án 

Các dự báo dài hạn thường có độ tin 

cậy thấp. Điều này được suy ra từ một 

nguyên lý đơn giản và dễ hiểu: với các điều 

kiện khác như nhau thì một dự báo càng cho 

nhiều thông tin thì càng ít chắc chắn càng ít 

cho thông tin thì càng chắc chắn. Lượng 

thông tin của dự báo tỷ lệ thuận với độ dài 

thời gian được dự báo. Kết cục dẫn đến là 

các dự báo phục vụ nghiên cứu chiến lược 

có lượng thông tin lớn nhưng độ tin cậy thấp. 

Do độ tin cậy thấp mà chúng ta phải thiết 

lập nhiều phương án trong dự báo. Song, 

không được có nhiều phương án quá, vì khi 

đó các dự báo sẽ rất mơ hồ, lượng thông tin 

giảm đi, tác dụng có ích của dự báo bị hạn 

chế. Lấy dự báo dân số làm thí dụ, khi ta dự 

báo rằng đến năm 2010 dân số nước ta sẽ 

là 90 triệu thì đó là dự báo có lượng thông 

tin cao nhưng độ tin cậy rất thấp. Nhưng như 

một cơ quan nọ đã làm, dự báo dân số theo 

5 phương án, các phương án này lập thành 

dự báo có giải biên rộng, cụ thể là "đến năm 

2010 dân số nước ta từ 87 triệu đến 93 

triệu". Độ tin cậy của dự báo này rất cao 

nhưng lượng thông tin của nó chẳng còn là 

bao, chẳng ai cần đến dự báo đó. Như vậy, 

trong dự báo phục vụ nghiên cứu chiến lược 

chỉ nên có 2 - 3 phương án. 

III. Về các phương pháp dự báo 

Hiện nay có rất nhiều phương pháp dự 

báo và về nguyên tắc các phương pháp  dự  

báo trung và dài hạn đều sử dụng được thực 

hiện các dự báo phục vụ công tác nghiên 

cứu chiến lược. Vấn đề lựa chọn phương 

pháp nào là tuỳ thuộc điều kiện và hoàn 

cảnh cụ thể khi tiến hành dự báo, song lựa 

chọn phương pháp phù hợp là điều hết sức 

quan trọng. 

Trong các phương pháp dự báo, những 

phương pháp dự báo bao hàm trong đó các 

yếu tố điều khiển, còn gọi là dự báo chủ 

động. Sở dĩ gọi là "chủ động" hoặc các "yếu 

tố điều khiển"  là vì các dự báo đó ngoài các 

thông tin về quá khứ và hiện tại của đối 

tượng, chúng ta thêm vào đó một số giả 

thuyết, điều kiện, tiền đề có tính chất là 

"nhân tử" điều khiển thể hiện tinh thần chủ 

động của người dự báo. 

Có thể nêu một số đặc điểm của các 

phương pháp dự báo có tính chất chủ động 

như sau: 
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Dự báo chủ động không phải là sự 

ngoại suy đơn giản các quy luật và xu thế 

đã hình thành trong quá khứ mà phải là dự 

báo các khả năng phát triển trên cơ sở các ý 

đồ bố trí chiến lược được xem là các điều 

kiện, tiền đề, giả thiết; những giả thiết đó có 

tính chất định hướng và được lập ra theo sự 

nhận thức đường lối của Đảng. Chẳng hạn, 

đường lối của Đảng có chỉ ra một điểm là 

"tập trung sức phát triển nông nghiệp" thì 

trong dự báo phát triển của các  ngành kinh 

tế ta giả thiết một nhịp độ phát triển nhanh 

hơn hoặc tỷ trọng lớn hơn vốn đầu tư vào 

nông nghiệp so với các ngành khác và coi 

đó là tham số điều khiển. Hơn nữa, các dự 

báo này phải mang tính hệ thống cao, từ các 

kết quả dự báo, bằng sự luận giải theo lý 

thuyết phân tích hệ thống, cần phải làm rõ 

vùng ổn định cấu trúc của hệ thống để chủ 

động tạo ra sự cân đối mới về cấu trúc, 

đánh giá những khả năng phát triển trong 

giai đoạn mới, chỉ ra được các khả năng 

phát triển đột biến. Nói cách khác đó là 

nghệ thuật về phát triển rất sáng tạo thời cơ 

và các biện pháp mang tính chiến lược để 

đổi mới tình hình. 

Dự báo chủ động thường cho thấy rõ 

điều kiện, chi phí và kết quả của phương án 

phát triển, tạo ra những căn cứ khoa học để 

lựa chọn những khả năng phát triển vừa có 

tính hiện thực và có tính hiệu quả cao. Như 

vậy, các dự báo đó chính là sự đánh giá 

phản ứng của hệ thống bị quản lý trước các 

tác động kích thích của chủ thể quản lý. 

Trong đặc điểm thứ nhất, ta nhấn mạnh đến 

tính năng tác động chủ quan của chủ thể 

quản lý, còn ở đây, ta nhấn mạnh đến quy 

luật khách quan trong sự phát triển của đối 

tượng được quản lý. Việc giải quyết đúng 

đắn mối quan hệ giữa chủ quan và khách 

quan cho phép chúng ta tránh được những  

phiêu lưu, mạo hiểm, thoát ly thực tế trong 

khi xác định các ý đồ chiến lược. 

Dự báo chủ động cho phép thực hiện 

quá trình "lặp" nhiều lần, tái tạo lại dự báo 

với chất lượng cao hơn trên cơ sở các mối 

"liên hệ ngược" ý đồ chiến lược được làm 

sáng tỏ từng bước, được kiểm chứng bằng 

kết quả dự báo và trên cơ sở đó đưa ra một 

ý đồ bố trí chiến lược mới để đánh giá, tức là 

thực hiện bước lặp tiếp theo. Thực tế các 

nước và nhiều nơi ở nước ta cho thấy các dự 

báo "lặp" theo tư tưởng gần đúng nối tiếp 

cho các kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất, phù 

hợp với quá trình nhận thức "từ gần đến xa", 

"từ đơn giản đến phức tạp" của tư duy con 

người. Mà, như chúng ta đều biết, dự đoán 

cũng chỉ là sự nhận thức trên cơ sở khoa 

học các khả năng phát triển. 

Qua trình bày trên, ta thấy có 2 yếu tố 

chính quyết định kết quả của dự báo chủ 

động (dự báo có tính chất điều khiển): a) sự 

ngoại suy xu thế phát triển theo các quy 

quật và tính quy luật đã hình thành trong 

quá khứ của đối tượng, b) các tác động 

mang tính chất điều khiển của chủ thể quản 

lý được thể hiện dưới hình thức các giả thiết 

và tiền đề. Vì vậy, mức độ tin cậy, chính xác 

của dự báo loại này phụ thuộc vào sự đúng 

đắn của các yếu tố đó. 

Các phương pháp "dự báo có điều 

kiện" như vậy có cơ sở biện chứng sâu xa 

của nó. Các đối tượng được nghiên cứu 

không phải được buông thả phát triển một 

cách tự nhiên mà luôn luôn chịu sự tác động 

của chủ thể quản lý, "các kịch bản" về tương 

lai cần phải tính đến theo các phương án 

khác nhau quá trình tác động đó, thấy trước 

và đo lường chúng một cách đúng đắn có ý 
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nghĩa lớn đối với độ tin cậy của dự báo cũng 

như giúp gợi ý những biện pháp chiến lược 

quan trọng. Chẳng hạn, dự báo dân số thời 

kỳ 1995-2015 không thể là sự ngoại suy đơn 

thuần quy luật phát triển trong mấy chục 

năm gần đây mà phải đưa vào các tham số 

thể hiện hiệu quả của công tác kế hoạch 

hoá gia đình. Việc lý giải, đo lường hiệu quả 

đó giúp các nhà lãnh đạo xử lý xem có cần 

thiết đưa vào thực tế các biện pháp mạnh 

mẽ hơn nữa đối với lĩnh vực hoạt động này 

không? Và độ tin cậy của dự báo sẽ tăng 

lên nhờ tính chất có điều kiện của chúng, 

nhờ sự tính toán đầy đủ các yếu tố chủ quan 

cũng như khách quan. 

Ngoài dự báo chủ động còn có đến 

hàng trăm phương pháp dự đoán đã được 

sử dụng trong thực hành. Người ta phân 

chia chúng thành nhiều lớp khác nhau và 

bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, các 

cách phân chia khác nhau dẫn tới số lớp 

khác nhau của các phương pháp dự báo. 

Chúng ta có thể phân chia các phương pháp 

dự báo thành 4 lớp: 1) Các phương pháp lấy 

ý kiến chuyên gia; 2) Các phương pháp mô 

hình hoá (bao gồm mô hình hoá logic, mô 

hình hoá toán học, mô hình hoá thông tin); 

3) Các phương pháp dự đoán định mức;     

4) Các phương pháp sử dụng kết hợp các 

phương pháp kể trên. Chẳng hạn, một đối 

tượng được dự báo một số chỉ tiêu bằng 

phương pháp mô hình; một số chỉ tiêu khác 

được dự báo bằng phương pháp định mức 

và cũng có thể có chỉ tiêu được dự báo bằng 

phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. 

Trong các phương pháp kể trên 

phương pháp mô hình hoá được sử dụng 

một cách phổ biến nhất, được nghiên cứu 

nhiều và phát triển rất mạnh mẽ trong dự 

báo học. ưu điểm của các phương pháp mô 

hình hoá là nó kết hợp chặt chẽ các yếu tố 

khách quan và chủ quan trong dự báo, bao 

quát được một khối lượng lớn các thông tin 

quá khứ; thuận lợi cho việc sử dụng các 

công cụ hiện đại như máy tính điện tử và 

cho phép đánh giá các độ tin cậy khi luận 

giải kết quả dự báo. Nhờ việc sử dụng các 

công cụ toán học và logic các phương pháp 

mô hình hoá có các kết quả dự báo mang 

tính chất hệ thống cao, rõ ràng có sức 

thuyết phục lớn. 

Trong hàng trăm phương pháp cụ thể 

của lớp các phương pháp mô hình hoá, 

đáng kể nhất là phương pháp tương quan 

hồi quy, phương pháp kịch bản, phương 

pháp so sánh tương tự, phương pháp tính 

toàn cục,… 

Trong phương pháp kịch bản, việc lập 

các kịch bản thực chất là mô tả sự phát triển 

phức tạp của đối tượng theo một số phương 

án đáng chú ý nhất. Trong các phương án 

đó người ta chú ý nhất đến những điểm đột 

biến của quá trình phân nhánh mà từ đó quá 

trình có thể tiếp tục phát triển theo hướng 

khác. Phương pháp kịch bản nghiên cứu đối 

tượng ở dạng tổng thể, toàn diện và động, 

đặc biệt là nó tính đến các thay đổi cấu trúc, 

cơ cấu của đối tượng trong quá trình phát 

triển mà các phương pháp cổ điển thường 

không bao quát được. Phương pháp kịch 

bản đã được sử dụng để lập các dự báo 

trong công trình nghiên cứu "năng lượng - 

viễn cảnh toàn cầu trong thời kỳ 1985-2000" 

của nhóm công tác chiến lược năng lượng 

(WAES) công bố năm 1977 và công trình 

nghiên cứu "Nhu cầu năng lượng trên thế 

giới đến năm 2020" trình bày tại hội nghị 

năng lượng thế giới năm 1979. 
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Trong phương pháp so sánh tương tự, 

người ta so sánh thời kỳ dự báo của đối 

tượng được nghiên cứu với một thời kỳ nào 

đó "tương tự" của một đối tượng khác mà quy 

luật phát triển của nó đã được hiểu rõ hơn. 

Vấn đề quan trọng nhất trong phương pháp 

này là tìm được một đối tượng có cùng "bản 

chất" theo một nghĩa nào đó với đối tượng 

cần dự báo và một thời kỳ phát triển thích 

hợp để so sánh. Chẳng hạn, người ta dự báo 

sự phát triển của các nước ASEAN theo kiểu 

so sánh tương tự sự phát triển của các nước 

NIC với độ lùi thời gian một thập niên. 

Trong công tác nghiên cứu kinh tế nói 

chung và nghiên cứu hoạch định chiến lược 

phát triển nói riêng, cùng với việc áp dụng 

rộng rãi máy vi tính, dự báo về đối tượng 

được nghiên cứu, được đề cập tới ngày một 

nhiều. Đó cũng là một trong những phương 

hướng quan trọng nhằm nâng cao trình độ 

và chất lượng nghiên cứu kinh tế, phục vụ 

tốt hơn cho việc tiếp nhận và ứng dụng các 

kết quả nghiên cứu ở các cơ quan lãnh đạo 

và quản lý của Đảng và Nhà nước 

Những vấn đề cơ bản về  

phương pháp thu thập thông tin thống kê 

theo hộ gia đình 

                                                    Trần Sinh 

                                                    Viện Khoa học Thống kê 

1. Vị trí của các hộ gia đình (HGĐ) trong  

điều tra thống kê 

ở các nước đang phát triển, HGĐ là 

một đơn vị chung nhất trong lĩnh vực sản 

xuất và tiêu dùng. Chính đó là những yếu tố 

cơ bản quyết định vị trí của các HGĐ trong 

điều tra thống kê. 

ở nước ta những năm gần đây điều tra 

HGĐ để thu thập thông tin trong nhiều lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh và tiêu dùng… 

được đặt ra như là điều hiển nhiên và đã thu 

thập được nhiều thông tin đáng tin cậy,  

phong phú bao gồm nhiều chủ đề kinh tế xã 

hội khác nhau. 

Nhưng để có được những thông tin 

đáng tin cậy thoả mãn được mục đích 

nghiên cứu đặt ra, chúng ta phải vận dụng 

những loại hình điều tra thích hợp với cấu 

trúc mẫu hợp lý. 

2. Các loại điều tra hộ gia đình 

Có nhiều loại điều tra HGĐ có thể vận 

dụng ở nước ta. Sau đây là một số loại điều 

tra thường gặp: 

2.1. Điều tra thường xuyên và không 

thường xuyên 

- Điều tra không thường xuyên là loại 

điều tra chỉ cần thu thập thông tin đột xuất 

phục vụ cho yêu cầu quản lý điều tra của 

các cấp lãnh đạo trong một thời gian nhất 

định. Mặc dù thoả mãn một số mục đích 

nghiên cứu, song các cuộc điều tra này 

thường tốn kém sức người sức của và thời 

gian lại gấp nên khó có thể đạt được hiệu 

quả cao trong việc phát triển kĩ thuật điều 


